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                                        Thứ  hai , ngày  27   tháng  9   năm 2021   
Tập đọc

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tt ). 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức

- HS hiểu được ND: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối.

- Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn (trả lời được các câu hỏi trong SGK). 

2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ trong học tập; phát hiện và làm rõ vấn đề; hợp tác chiếm lĩnh kiến thức.

* NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ  đọc rành mạch, trôi chảy; giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật Dế Mèn. Năng lực cảm thụ văn học có tinh thần dũng cảm bảo vệ lẽ phải, bênh vực kẻ yếu 
3. Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, 

4. Tích hợp:theo CV( 3969)
* KỸ NĂNG SỐNG : 
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II. CHUẨN BỊ:
1. GV:  + Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 15, SGK (phóng to nếu có điều kiện). 
            + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

2. HS: SGK, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’

10’

10’

8’

4’
1’

	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Lòng thương người của Hồ Chủ Tịch.

· Yêu cầu 1 H đọc thuộc bài thơ: Mẹ ốm và trả lời câu hỏi.

· 1 H đọc truyện “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (phần 1).
· GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài :


Trong bài đọc lần trước, các em đã biết cuộc gặp gỡ giữa Dế Mèn và Nhà Trò. Nhà Trò đã kể cho Dế Mèn nghe về sự ức hiếp của nhà Nhện, về tình cảnh khốn khó của mình. Dế Mèn hứa sẽ bảo vệ Nhà Trò. Bài đọc các em học tiếp hôm nay sẽ cho chúng ta thấy cách Dế Mèn hành động để trấn áp bọn Nhện, cứu giúp Nhà Trò (tranh).

· GV ghi tựa bài.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Luyện đọc

· MT: Đọc đúng và hiểu nghĩa từ khó, từ mới trong bài
· PP : Đàm thoại, thực hành, giảng giải, trực quan.

· 1 H đọc toàn bài.

· Chia đoạn: 3 đoạn

+ Đoạn 1: 4 dòng đầu.
+ Đoạn 2: 6 dòng tiếp theo.
+ Đoạn 3: phần còn lại.

· Hướng dẫn H luyện đọc từng đoạn, cả bài kết hợp giải nghĩa từ, sửa lỗi phát âm.


+
Luyện đọc các từ ngữ khó phát âm.


+ 
Hướng dẫn đọc đúng ngữ điệu các câu hỏi, câu cảm (bảng phụ).


· GV yêu cầu giải nghĩa các từ: chóp bu, nặc nô, có của ăn của để, văn tự.
· GV nhận xét cách đọc

· GV đọc diễn cảm toàn bài.


· Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

· MT: Hiểu nghĩa câu chuyện
· PP: Đàm thoại, giảng giải, thảo luận. 
· KNS: Thể hiện sự thông cảm. Tự nhận thức về bản thân.
Đoạn 1:( Hoạt động cá nhân)

· Trận địa mai phục của bọn Nhện đáng sợ như thế nào?

· GV chốt: Để bắt được 1 kẻ nhỏ bé và yếu đuối như Nhà Trò thì sự bố trí như thế là rất kiên cố và cẩn mật.

      Đoạn 2: ( Hoạt động nhóm)   

· Chia nhóm – giao việc – thời gian thảo luận.


+ Dế Mèn đã làm cách nào để Nhện phải sợ?

→ Chốt: Dế Mèn ra oai với bọn Nhện.

       Đoạn 3:

+ Dế Mèn đã nói thế nào để bọn Nhện nhận ra lẽ phải?

           + Bọn Nhện sau đó đã hành động như thế nào?

           GV nhận xét – chốt: Qua hành động của Dế Mèn đối với bọn Nhện cho thấy Dế Mèn căm ghét áp bức bất công, giúp đỡ bệnh vực những người bất hạnh yếu đuối như chị Nhà Trò, là người có tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa.

· Vậy các em có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây: võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng? Vì sao?

· GV kết luận: Các danh hiệu trên ghi nhận những phẩm chất đáng ca ngợi nhưng mỗi danh hiệu vẫn có nét nghĩa riêng và danh hiệu hiệp sĩ rất thích hợp với hành động của Dế Mèn.

· GV liên hệ giáo dục.

·   Hoạt động 3: Đọc diễn cảm

· MT: Giọng đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện
· PP: Thực hành, hỏi đáp.

· GV hướng dẫn cách đọc:

+
Lời nói của Dế Mèn đọc mạnh mẽ, dứt khoát, đanh thép như lời lên án và mệnh lệnh.

+
Những câu văn miêu tả kể chuyện: giọng đọc phù hợp với từng văn cảnh, từng chi tiết.

· Bảng phụ viết đoạn văn  “ Từ trong…đi không?”

· GV uốn nắn, sửa chữa.

·   Hoạt động 4: Củng cố

· Đọc phân vai: người dẫn chuyện, Dế Mèn.

· Em đã học tập được điều gì ở Dế Mèn?

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Luyện đọc thêm.

· Tìm đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

· Chuẩn bị: Truyện cổ nước mình.

· Nhận xét tiết học.
	    Hát 

· H đọc bài theo yêu cầu và trả lời câu hỏi.

 + Nêu ý nghĩa của bài thơ.
 + Nêu ý nghĩa truyện.

· Lớp nhận xét – bổ sung.

· H quan sát – lắng nghe.

Hoạt động lớp, nhóm đôi
· H đọc thầm.

· H đọc nối tiếp nhau từng đoạn ( 2, 3 lượt )

· H luyện đọc: lủng củng, nặc nộ, co rúm, béo múp béo míp, xúy xóa, quang hẳn.
· Ai đứng chóp bụ bọn này.

· Thật đáng xấu hổ! Có phá hết vòng vây đi không?

· Vài H luyện đọc các câu trên.

· H đọc thầm phần chú giải và nêu nghĩa của các từ đó.

· H luyện đọc theo cặp.
· 1 H đọc cả bài.

Hoạt động nhóm, cá nhân.

· 1 H đọc + lớp đọc thầm _ Trả lời câu hỏi.


+ Bọn Nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí kẻ cánh gác, tất cả nhà Nhện núp kín trong cá hang đá với dáng vẻ hung dữ.

· Lớp bổ sung.

· H đọc thầm _ thảo luận.

· Trình bày _ lớp bổ sung.


+
Đầu tiên, Dế Mèn chủ động hỏi với giọng hống hách, thách thức của 1 kẻ mạnh.


+
Thấy Nhện cái xuất hiện, Dế Mèn ra oai bằng 1 hành động tỏ rõ sức mạnh “quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách”

· 1 H đọc – lớp đọc thầm + TLCH.


+ 
Dế Mèn phân tích món nợ của mẹ Nhà Trò rất nhỏ. Hơn nữa bọn Nhện giàu có, còn Nhà Trò thì bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân. Cần phải thương Nhà Trò, xúy xóa công nợ, phá các vòng vây, đốt hết các văn tự nợ.

+ Chúng sợ hãi, cùng dạ ran, cuống cuồng chạy dọc, ngang, phá hết các dây tơ chăng lối.

· H trao đổi nhóm đôi.

· Đại diện 1 số nhóm trình bày


+ Danh hiệu hiệp sĩ.


+ Vì Dế Mèn hành động mạnh mẽ, kiên quyết và hào hiệp để chống lại sự áp bức, bất công, che chở, bênh vực, giúp đỡ người yếu.

· Lớp nhận xét.

Hoạt động cá nhân

· H luyện đọc nối tiếp 3 đoạn của bài.

· H nhận xét

· Nhiều H luyện đọc.

· Mỗi dãy cử 2 H thi đua đọc diễn cảm.
· Nhiều H nói.


RÚT KINH NGHIỆM: giảm ý 2 câu 4 ( CV 3969)
- HĐ 4 Chia lớp làm hai đội thi đua đọc diễn cảm.

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK). 


Toaùn

CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức

-  Biết mối quan hệ giữa các đơn vị các hàng liền kề 

-  Biết viết, đọc các số có đến sáu chữ số

2. Năng lực: 

* NL chung: Tự chủ trong học tập; giải quyết được các vấn đề về toán học.

* NL đặc thù: Giải quyết vấn đề toán học. Tư duy và lập luận toán học. Giao tiếp toán học

3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
4.Tích hợp:

* KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II.  Chuẩn bị :

· GV : Bảng phóng to tranh vẽ SGK trang 8, thẻ từ.

· HS : VBT, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

30’
5’

13’

10’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Biểu thức có chứa 1 chữ (tt)

· Cho ví dụ về biểu thức có chứa 1 chữ?

· Yêu cầu H tính giá trị của biểu thức c + 4 với c = 15,20.

· GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài :


Để ôn lại mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kế và học đọc, viết các số có 6 chữ số, các em tìm hiểu qua bài hôm nay.

( GV ghi tựa bài lên bảng.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.

· MT: Giúp H củng cố về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.
· PP : Đàm thoại, vấn đáp.

· GV treo tranh phóng to trang 8/ sgk.

· GV cho H nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kế.


10 đơn vị là mấy chục?


10 chục là mấy trăm?


10 trăm là mấy nghìn?


10 nghìn là mấy chục nghìn?

· Hoạt động 2: 

Giới thiệu hàng trăm nghìn.

· MT: Giúp H bước đầu làm quen với hàng trăm, nghìn, biết đọc, viết số có 6 chữ số.
· PP: Đàm thoại, vấn đáp.
· Đếm thêm chục nghìn từ 1 chục nghìn đến 10 chục nghìn?

· GV nói: 10 chục nghìn là 1 trăm nghìn.

· GV giới thiệu cách viết.

b) Viết, đọc số có 6 chữ số.

· GV treo bảng phụ có nội dung.

Trăm nghìn

Chục nghìn

nghìn

· GV gắn các thẻ từ ghi 100000 , 10000 , … 10 , 1 lên các cột tương ứng bên bảng. Gọi H đếm xem:

+

Có bao nhiêu trăm nghìn?

+

Bao nhiêu chục nghìn?

 +   Bao nhiêu nghìn?

+   Bao nhiêu trăm?

+   Bao nhiêu chục?

+

Bao nhiêu đơn vị?


· GV gắn kết quả đếm xuống các cột ở cuối bảng (như sgk/ 8). Gọi H xác định lại số vừa gắn ?

· GV hướng dẫn cách viết số và đọc số.

· GV lập số trên bảng. Goi H viết và đọc số.

· GV viết số và yêu cầu H lập số.

· Hoạt động 3: Thực hành.

· MT: Giúp H luyện tập kĩ năng đọc, viết số có 6 chữ số.
· PP: Luyện tập, thực hành.


Bài 1: Viết vào chỗ chấm.
· H tự làm bài dựa vào bảng ( sửa miệng.

Bài 2: Viết vào chỗ chấm.

· Dùng bảng phụ gọi H lên sửa bài + đọc số bằng miệng.

Bài 3: Đọc số.

· GV đọc số. 
· Hoạt động 4: Củng cố

· MT: Củng cố kiến thức đã học.
            Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm.
· Nêu cách đọc, viết số có 6 chữ số?

· GV đọc.

· Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm.
· Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu.

· Chín trăm bốn ba nghìn một trăm linh ba.

· Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai.

· Nhận xét.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Chuẩn bị: Luyện tập.
	     Hát 

· H trả lời.

· H lắng nghe.

Hoạt động lớp, cá nhân.

· H quan sát và trả lời câu hỏi.

· H nêu.

10 đơn vị là 1 chục.

10 chục là 1 trăm.

10 trăm là 1 nghìn.

10 nghìn là 1 chục nghìn.

Hoạt động lớp.

· H đếm.

· H nhắc lại (2 – 3 em)

· 1 trăm nghìn được viết là:
      100000 gồm 1 chữ số 1 và 5 chữ số 0


Hoạt động lớp.

Trăm

Chục

Đơn vị

· H quan sát.

· H đếm.

4 trăm nghìn.
3 chục nghìn.

2 nghìn.

5 trăm.

1 chục.

6 đơn vị.

· H xác định xem gồm bao nhiêu trăm nghìn, chục nghìn … đơn vị.

· H nhắc lại.


+ Viết từ trái sang phải, 


+ Đọc từ trái sang phải, đọc từng hàng cao đến hàng thấp.

· H lên bảng viết rồi đọc số vừa viết.

· H dùng thẻ từ lập số trên bảng.

Hoạt động cá nhân

· H đọc đề.

· H làm bài
a)Viết số: 313214.

· Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn.

b)Viết số: 523453.

· Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

· H đọc đề rồi tự làm.

· H sửa bài.
· H đọc.

· H viết số vào bảng con. 
· H đọc yêu cầu.

· H viết vào bảng con.

63115
      730936
      943103
      860372



RÚT KINH NGHIỆM:

· HS làm bài : 1; 2 ; 3 ; 4(a; b) / Trang 9 ; 10.
· Giảm tải: Bài 4( c; d) / Trang 10.
Đạo đức

TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP. (tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức

- HS hiểu được tác dụng của trung  thực trong học tập cũng như trong cuộc sống

 2. Năng lực:

* NL chung: Tự chủ trong học tập; phát hiện và làm rõ vấn đề; xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân.

* NL đặc thù: Điều chỉnh được hành vi. Phát triển bản thân.

3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

4. Tích hợp:

* KỸ NĂNG SỐNG:

- Tự nhận thức về sự trung thực trong học tập.

- Bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.

- Làm chủ trong học tập.

* TT HCM: Khiêm tốn học hỏi

*GT: Không yêu cầu HS lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có tán thành hoặc không tán thành.
II.CHUẨN BỊ:

1. GV:  SGK
2. HS: SGK. 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’
8’

8’

6’

6’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Tiết 1. 
· Trung thực trong học tập giúp em điều gì? 

· Có nên nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra không?

· Em có nhận xét gì về sự trung thực trong học tập?

· Nhận xét- đánh giá

3. Giới thiệu bài : 

     Tiết 2 “Trung thực trong học tập”.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Bài tập

· MT: Giúp H cần phải trung thực trong học tập.
· PP : Thực hành.

· KNS: +Tự nhận thức về trung thực trong học tập 
       +Bình luận phê phán những hành vi không trung thực trong học tập 
       + Làm chủ trong học tập. 

  * HCM( LH) Khiêm tốn học hỏi
· GV chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm trình bày 1 câu hỏi trong bài tập 3/ tr 5


· GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống. 

· Hoạt động 2: Làm bài tập 4.

· MT: Trình bày tư liệu đã sưu tầm được.
· PP: Trực quan, đàm thoại.

· KNS: +Tự nhận thức về trung thực trong học tập 
       +Bình luận phê phán những hành vi không trung thực trong học tập 

       + Làm chủ trong học tập.  

 *. HCM( LH) Khiêm tốn học hỏi
· GV yêu cầu vài cá nhân trình bày mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập mà em biết.

· Em nghĩ gì về mẫu chuyện, tâm gương đó?

· GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó.

· Hoạt động 3: Làm bài tập 5.
· MT: Giúp H có kĩ năng trính bày suy nghĩ hành động về trung thực trong học tập thông qua trình bày tiểu phẩm.

· PP: Đóng vai.

· GV mời một, hai nhóm trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị.

· GV nhận xét chung.

· Hoạt động 4: Củng cố

· GV hướng dẫn H thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· GV nhận xét lớp học, đánh giá khen thưởng.

· Chuẩn bị: Vượt khó trong học tập.
	    Hát 

· 3 – 4 H.

· Giúp em mau tiến bộ, được mọi người yêu quý tôn trọng.

· Không, vì bạn sẽ ỷ lại không học bài, điểm không trung thực.

· Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng.

Hoạt động nhóm.

· H đọc yêu cầu đề.

· Mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi:


+
N1: Em sẽ làm gì nếu em không làm được bài trong giờ kiểm tra?


+ 
N2: Em sẽ làm gì nếu em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào vở là điểm giỏi?


+
N3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên em không làm bài được và cầu cứu em?
· Đại diện nhóm lên trình bày. Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét, bổ sung.


+
N1: chịu nhận điểm kém về quyết đi


+
N2: báo cho cô giáo biết để cô chữa lại điểm cho đúng.


+
N3: nói bạn thông cảm vì làm như vậy là không trung thực.

Hoạt động cá nhân, lớp.

· H lên trình rước lớp, phần chuẩn bị của cá nhân.

· Cả lớp theo dõi.

· Cả lớp thảo luận nêu ý kiến.

Hoạt động nhóm.

· Cả lớp theo dõi.

· Thảo luận:

· Em có suy nghĩ gì về tiểu phẩm vừa xem?

· Nếu em ở tình huống đó em có hành động như vậy không? Vì sao?

Hoạt động lớp.

· H thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.




RÚT KINH NGHIỆM: *HS học tốt, hiểu được tác dụng của trung  thực trong học tập cũng như trong cuộc sống

Kể chuyện

NÀNG TIÊN ỐC. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức

     - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mình.

     - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

      2. Năng lực:

     * NL chung: Tự chủ trong học tập; phát hiện và làm rõ vấn đề; hợp tác chiếm 
       lĩnh kiến  thức.

* NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ là dựa vào bài thơ, kể lại được câu chuyện Nàng tiên Ốc bằng lời của mình. Năng lực cảm thụ văn học 

3. Phẩm chất: Nhân ái cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ, trách nhiệm
4.Tích hợp:

* KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

* KNS: Tự tin trước đám đông

II.CHUẨN BỊ:
· 1.GV:  Tranh minh hoạ câu chuyện 

· 2.HS: SGK, câu chuyện

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’

10’

18’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ: Sự tích hồ Ba Bể

· H nhìn tranh kể lại câu chuyện.

· Nêu ý nghĩa của câu chuyện.

· GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài :


Hôm nay trong tiết kể chuyện đã nghe, đã đọc các em sẽ đọc một câu chuyện cổ tích bằng thơ có tên gọi “Nàng tiên Ốc”. Sau đó các em sẽ kể lại câu chuyện này bằng lời văn của mình.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Tìm hiểu câu chuyện.
· MT: Nắm được nội dung câu truyện.
· PP: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải

· GV đọc diễn cảm bài thơ.

· GV hướng dẫn tìm hiểu nội dung.


Đoạn 1:
+
Bà lão nhà nghèo làm nghề gì để sinh sống?

+
Bà lão làm gì khi bắt được ốc?



Đoạn 2:
+
Từ khi có ốc, bà lão thấy trong nhà có gì lạ?



Đoạn 3:
+
Khi rình xem, bà lão đã nhìn thấy gì?

+
Câu chuyện kết thúc thế nào?

· Hoạt động 2: Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
· MT: Kể lại được câu chuyện bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình.

· PP: Thực hành 

· KNS: Tự tin trước đám đông
a/ H kể lại câu chuyện bằng lời của mình.

· Thế nào là kể lại câu chuyện bằng lời của mình?

· GV ghi 6 câi hỏi lên bảng lớp

b/ Hướng dẫn tìm hiểu ý nghĩa.

· Câu chuyện nói về tình thương yêu lẫn nhau giữa bà lão và nàng tiên Ốc ( Câu chuyện giúp ta hiểu con người thì phải thương yêu lẫn nhau. Ai sống nhân hậu, thương yêu mọi người sẽ có hạnh phúc.

· Hoạt động 3: Củng cố
· 1 H kể lại diễn cảm.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Học thuộc lòng bài thơ.

· Chuẩn bị:”Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia”.
	    Hát tập thể

Hoạt động lớp, nhóm

· 3 H đọc 3 đoạn thơ.

· 1 H đọc toàn bài thơ.

· Cả lớp đọc thầm từng đoạn thơ.

· Hoạt động nhóm _ chia 6 nhóm.


Nhóm 1 – 2 

+
Bà lão kiếm sống bằng nghề mò cua bắt ốc.

+
Thấy ốc đẹp. Bà thương không muốn bán, thả vào chum nước để nuôi.



Nhóm 3 – 4

+
Đi làm về bà thấy nhà cửa đã được quét sạch sẽ, đàn lợn đã được cho ăn, cơm nước đã nấu sẵn, vườn rau được nhặt cỏ.



Nhóm 5 – 6

+
Bà lão thấy một nàng tiên từ trong chum nước bước ra.

+
Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc bên nhau. Họ thương yêu nhau như 2 mẹ con.

Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm

· Em đóng vai người kể, kể lại chuyện cho người khác nghe. Kể bằng lời văn của em dựa vào nội dung truyện thơ, không đọc lại từng câu thơ.

· H kể dựa vào 6 câu hỏi trên.

+ Kể từng đoạn.

+ Kể toàn bộ câu chuyện.

· Hoạt động nhóm




RÚT KINH NGHIỆM: HS kể chuyện sinh động, hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

                                              Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Chính taû 

MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC. 
                               ( HS tự viết đoạn bài ở nhà theo CV 3969)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 

- Nghe -viết đúng bài CT; trình bày đúng các hình thức đoạn văn

-  Làm đúng BT2 phân biệt s/x, ăn/ăng, giải được câu đố BT 3a

2. Năng lực:

* NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải quyết vấ đề và sáng tạo

* NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học 

3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái

4.Tích hợp: Hs viết đúng và đẹp.

* KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II.CHUẨN BỊ:

   1.GV: Bảng phụ, phiếu học tập.

   2. HS: Vở, bút,...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   32’
   16’

 14’

   2’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

· GV đọc từ: 


+ lập lòe, nông nỗi, nước non, lú lẫn, non nước, lí lịch.


+ dở dang, vội vàng, đảm đang, nhan nhản, tang tảng sáng, hoang mang.

· GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài : 


Hôm nay các em sẽ viết đoạn văn “Mười năm cõng bạn đi học”

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 Hướng dẫn H nghe – viết
· MT: H nghe và viết đúng 1 đoạn trong bài “Mười năm cõng bạn đi học”.

· PP : Thực hành

· KNS: Hs viết đúng và đẹp
· GV đọc toàn bài chính tả 

· GV đọc từng câu cho H viết (đọc 2,3 lượt).

· GV đọc toàn bài chính tả

· GV chấm, chữa 7 – 10 bài

· Hoạt động 2: Hướng dẫn H làm bài tập

· MT: Luyện phân biệt và viết đúng 1 số âm.
· PP : Luyện tập

Bài tập 2:
· GV đưa bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở bài tập 2

· GV chốt


+ Những từ điền đúng: lát sau , rằng , chăng , băn khoăn , sao , để xem.


Bài tập 3:
· GV chốt:


+ Chữ sáo bỏ sắc thành chữ sao

+ Chữ trăng thêm dấu sắc thành chữ trắng.

· Hoạt động 3: Củng cố

· Nêu cách viết danh từ riêng?

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Về nhà tìm 10 từ chỉ các vật bắt đầu bằng s .

· Chuẩn bị : “Phân biệt tr / ch , hỏi ngã”
	    Hát tập thể

· H viết bảng con.

Hoạt động lớp, cá nhân

· H nghe

· H viết

· H dò lại bài

· Từng cặp H đổi vở dò lỗi cho nhau.

Hoạt động lớp , cá nhân

· 1 H đọc yêu cầu.

· 1 H đọc nội dung truyện vui.

· 3 H lên bảng lớp _ thi làm nhanh bài tập. 

· H nhận xét.

· 2 H đọc nội dung bài tập.

· H thi giải nhanh, viết đúng vào bảng con.




RÚT KINH NGHIỆM:

 HĐ 2: Bài tập 2 cho hs thi đua giải câu đố.
- Còn một số HS chưa phân biệt được s/x, ăn/ăng, nên cò viết sai một số từ có vần trên
Toaùn

LUYỆN TẬP. 
Không dạy (CV3969)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1.Kiến thức : Giúp học sinh:Luyện viết và đọc số có tới 6 chữ số (cả các
      trường  hợp có các chữ số 0).

    2. Năng lực:

       * NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề 
      và sáng tạo

    * NL đặc thù: Năng lực tính toán, NL tư duy lập luận toán học, NL sử dụng
           công  cụ và phương tiện toán học, NL mô hình hóa toán học
    3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, 

    II.CHUẨN BỊ:
   1.GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1, trang 10, SGK.

   2.HS: SGK, vở 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

30’
10’

18’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Các số có 6 chữ số
· Nêu cách đọc và viết số có 6 chữ số?

· GV đọc (viết) số yêu cầu H viết (đọc số)

· Nhận xét- đánh giá

3. Giới thiệu bài :

    Để củng cố cách viết và đọc số có 6 chữ số, thực hành bài “luyện tập”.

( GV ghi tựa đề.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Ôn lại các hàng và cách đọc, viết số có 6 chữ số.

· MT: Giúp H ôn lại các hàng, cách đọc, viết số có 6 chữ số.
· PP : Đàm thoại, giảng giải. 

a) Ôn các hàng:
· GV viết số 825713 lên bảng.

· GV hỏi:

+
Số này có mấy hàng? (GV chỉ vào số vừa viết) Kể ra?

+
Xác định vị trí của từng chữ số thuộc hàng nào?


10 đơn vị 
= ……… chục


10 chục 
= ……… trăm


10 trăm
= ……… nghìn


10 nghìn
= ……… chục nghìn

b) Đọc, viết số:
· GV đọc số (4 – 5 số).

· GV viết số: 850203 , 820004 , 800007 , 832100 , 832010

· Hoạt động 2: Luyện tập

· MT: Giúp H nắm vững cách đọc, viết số có 6 chữ số.
· PP: Luyện tập, thực hành. 

Bài 1: Viết theo mẩu

Bài 2: Đọc số.

Bài 3: Viết số

· Cho H viết bảng con. 
· 1 em len bảng.

· GV đọc

Bài 4: Viết số vào chổ chấm.

· GV không được viết đầu cùng bên trái.

· Hoạt động 3: Củng cố

· MT: Củng cố kiến thức đã học.
· Nêu cách đọc, viết số có 6 chữ số?

· Thi đua 2 dãy: đọc và viết số gồm có 7 vạn 34 chục.

( GV nhận xét + tuyên dương.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị: Hàng và lớp.
	     Hát 

· H nêu

· 3 H lên bảng viết số 3 H đọc số.

Hoạt động lớp.

· H quan sát và trả lời câu hỏi.

+
Có 6 hàng: đơn vị, chục, trăm … trăm nghìn.

 3 : đơn vị
        1 : chục

 7 : trăm
        5 : hàng nghìn

 2 : chục nghìn      8 : hàng trăm nghìn

· H nêu.

· H viết vào bảng con.

· H đọc số.

Hoạt động cá nhân.

· H làm vào vở.

· H đọc kết quả.

· H viết.

a/  4300             
d/  180715

b/  24316 
e/  307421

c/  24301 
g/  999999

· H làm bài.

· H nêu và viết số lên bảng.

a) 125589, 132589, 135289, 153289

b) 102345, 103245, 103254, 103425

· H thi đua.

( Lớp nhận xét.




RÚT KINH NGHIỆM: HS thực hiện tốt các bài tập
· HS làm bài: 1; 2 ;3(a; b ;c) ; 4( a;b)/ Trang 10.

· Giảm tải : Bài 3( d; e ; g) ; 4(c;d;e)/ Trang 10.

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: NHÂN HẬU , ĐOÀN KẾT. 

   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1.Kiến thức : Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm: Thương người như thể thương thân. Từ đó biết cách dùng các từ ngữ đó.

2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; NL giao tiếp và hợp tác,NL phát hiện và làm rõ vấn đề và  hợp tác chiếm lĩnh kiến thức.

* NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học, học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó
      3.Phẩm chất: Nhân ái giáo dục Hs  tinh thần đoàn kết, lòng nhân hậu.,
        trách nhiệm,  yêu nước, chăm chỉ
      4.Tích hợp: 

     * KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

    - An toàn sử dụng thiết bị điện

    - Kĩ năng sử dụng intrenet

   - Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

  - Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

  II.CHUẨN BỊ:
   1.GV: Bảng phụ, từ điển 

   2. HS: vở BT, bút, ...

   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

25’
26’

4’

1’


	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Luyện tập về cấu tạo của tiếng

· Mời 2 H viết bảng lớp cả lớp viết vào vở bài tập những tiếng chỉ người trong gia đình mà phân vần:

+ có 1 âm.

+ có 2 âm.

· GV nhận xét _ tuyên dương.

3. Giới thiệu bài :


Hôm nay, chúng ta học bài “Mở rộng vốn từ: Nhân hậu , đoàn kết.”

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Hướng dẫn H làm bài tập.

· MT: Hướng dẫn H làm bài tập.
· PP : Thực hành.

· KNS: Biết tìm từ thể hiện lòng nhân hậu.

Bài tập 1:

· Yêu cầu H đọc đề.

· GV phát bút dạ và phiếu khổ to cho 4 – 5 nhóm H.

· GV chốt lại lời giải đúng.

a) Từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đồng loại.

b) Từ ngữ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.

c) Từ ngữ thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.

d) Từ ngữ trái nghĩa vớiđùm bọc và giúp đỡ

Bài tập 2:
· Yêu cầu H đọc đề bài.

· GV phát phiếu khổ to cho 4 – 5 cặp H.

· GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3:
· Yêu cầu H đọc đề bài.

· GV giúp H hiểu yêu cầu của bài: Mỗi em đặt câu vói 1 từ thuộc nhóm a (nhân có nghĩa là ngưới) hoặc 1 từ ở nhóm b (nhân có nghĩa là lòng thương người).

· GV phát giấy khổ to cho các nhóm H làm bài.

· GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.


Bài tập 4:

· Yêu cầu H đọc đề bài.

· GV nhận xét, chốt lại lời giải.

· Hoạt động 2: Củng cố

· MT: Củng cố lại nội dung bài học.
· PP: Trò chơi.
· GV chia lớp thành 2 dãy A và B.

· Thi đua: Tìm những tấm gương  hoặc các hoạt động xã hội nói về lòng nhân hậu và tinh thần đoàn kết.

· GV nhận xét, tuyên dương.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Về xem lại bài tập đã học

· Chuẩn bị: Bài “Dấu hai chấm”.
	    Hát 

· H làm bài.

· Phần vần có:

+ 1 âm: bố, mẹ, chú, cô…

+ 2 âm: ông, thím, cậu…

· H nhận xét, bổ sung.

Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân.
· 1 H đọc yêu cầu bài tập 1.

· H trao đổi nhóm đôi, làm bài vào vở BT.

· Đại diện các nhóm H làm bài trên phiếu và trình bày kết quả làm việc.

· Lớp nhận xét.

· 1 H đọc lại bảng kết quả có số lượng từ tìm được đúng nhất và nhiều nhất.

· H sửa bài theo lời giải đúng:

+ Lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, tình thương mến, yêu quý, xót thương, đau xót, tha thứ …

+ hung ác, nanh ác, tàn ác, tàn bạo, cay độc, ác nghiệt, hung dữ, dữ tợn, dữ dằn, …

+ cứu giúp, cứu trợ, ủng hộ, hỗ trợ, bênh vực, bảo vệ, che chở, …

+ ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, hành hạ, đánh đập …

· 1 H đọc yêu cầu bài tập 2.

· H trao đổi, thảo luận nhóm đôi, làm bài vào VBT.

· Những H làm bài trên phiếu trình bày kết quả làm bài trước lớp.

· Lớp nhận xét, bổ sung.

a) Từ có tiếng nhân có nghĩa là người: nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài.

b) Từ có tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ
· 1 H đọc yêu cầu bài tập 3.

· Mỗi H trong nhóm tiếp nối nhau viết câu mình đặt lên phiếu.

· Đại diện các nhóm dán kết quả làm bài lên bảng lớp, đọc kết quả.

· Lớp nhận xét.

· Mỗi H viết 2 câu đã đặt, 1 câu ở nhóm a, 1 câu ở nhóm b vào vở VBT.

· VD:   

+ Câu (nhóm a): Nhân dân Việt Nam rất anh hùng./ Chú em là công nhân ngành xây dựng./ Anh ấy là một nhân tài của đất nước./ Ba em là một thương nhân giỏi.

+ Câu (nhóm b): Bác Hồ có lòng nhân ái bao la./ Mọi người trong khu nhà sống với nhau rất nhân hậu./ Ai cũng nói bác ấy là người ăn ở rất nhân đức./ Mẹ em là người nhân từ, độ lượng.

· H đọc yêu cầu bài tập 4.

· Từng nhóm 3 H trao đổi nhanh về 3 câu tục ngữ, tiếp nối nhau nói nội dung khuyên bảo chê bai trong từng câu.

· Lớp nhận xét.

+ Câu a) Ở hiền gặp lành: khuyên người ta sống hiền lành, nhân hậu vì sống hiền lành, nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp, may mắn.

+ Câu b) Trâu buộc ghét trâu ăn: chê người có tính xấu, ghen tị khi thấy người khác được hạnh phúc, may mắn.

+ Câu c) Một cây làm chẳng nên non … núi cao: khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh.
Hoạt động lớp, cá nhân.
· H mỗi dãy cử 5 bạn đại diện.

· Mỗi dãy tiếp sức nhau nêu lên 1 tấm gương hoặc 1 hoạt động xã hội nói về lòng nhân hậu – tinh thần đoàn kết.

· Lớp cổ vũ, nhận xét.

VD:

+ Nhân hậu: Phong trào “Nụ cười hồng” “Đền ơn đáp nghĩa”…

+ Đoàn kết: Đoàn kết, đoàn kết xây dựng lớp vững mạnh…




RÚT KINH NGHIỆM: HS học tốt, nắm được cách dùng các từ ngữ đó
* Giảm tải : Không làm Bài 4/ Trang 17

Khoa học

TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tt)
Không thực hiện trò chơi trang 5 (CV3969)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : Sau bài học, H có khả năng:
- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó.

_ Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể.

 2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; NL giao tiếp và hợp tác,NL phát hiện và làm rõ vấn đề và  hợp tác chiếm lĩnh kiến thức.

      * NL đặc thù: Năng lực khoa học , năng lực thể chất 

 3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực, học sinh yêu thích khoa học.

4.Tích hợp: 

     * KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

     - An toàn sử dụng thiết bị điện

     - Kĩ năng sử dụng intrenet

    - Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

   - Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

  * MT(BP): Mối quan hệ giữa con người với MT: Con người cần đến không khí , thức ăn, nước từ MT.
II.CHUẨN BỊ:

1.GV:   + Hình minh hoạ trang 8 / SGK (phóng to nếu có điều kiện).

             + Sơ đồ mối liên hệ một số cơ quan trong quá trình TĐC
2. HS:  bút dạ,SGK, vở

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   30’

   12’

  14’

   4’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Trao đổi chất ở người
· Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

· Vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường?

· Gv nhận xét

3. Giới thiệu bài : 

“Trao đổi chất ở người” (tt)

4. Phát triển các hoạt động :

· Hoạt động 1 : Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người

· MT: Kể tên những biểu hiện bên ngoài và nêu vai trò của các cơ quan trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể.
· PP : Quan sát, thảo luận, giảng giải.

MT(BP): Mối quan hệ giữa con người với MT: Con người cần đến không khí , thức ăn, nước từ MT.
· GV phát phiếu học tập.

* Phiếu học tập

1. Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó.

2. Hoàn thành bảng sau:

Lấy vào

2. Tên cơ quan trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài

3.Thải ra

Thức ăn

Nước

………………………

………………
……………
Hô hấp

……………
Bài tiết nước tiểu

……………
………………………

Mồ hôi

· Dựa vào kết quả làm việc với phiếu, hãy nêu lên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường?

· Kể tên các cơ quan thực hiện quá trình đó?

· Nêu vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể?

· Hoạt động 2 : Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người

· MT: Trình bày sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất.

· PP : Quan sát, thảo luận, giảng giải.
· MT(BP): Mối quan hệ giữa con người với MT: Con người cần đến không khí , thức ăn, nước từ MT.
· Yêu cầu H xem sơ đồ / 9 SGK để tìm ra các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh và tập trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất

· GV chỉ định 1 số H đại diện 2 dãy lên bảng chọn các phiếu cho trước để ghép vào chỗ … ở sơ đồ cho phù hợp. Nhóm nào gắn nhanh, đúng, đẹp là thắng.

· GV chỉ định 1 số H lên nói về vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất.

· Hoạt động 4: Củng cố

· Hằng ngày cơ thể phải lấy những gì từ môi trường và thải môi trường những gì?
· Nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể thực hiện được?

· Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động?

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Xem lại cách vẽ sơ đồ về sự trao đổi chất của cơ thể người với môi trường.

· Chuẩn bị: “Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường.”


	    Hát 

· H nêu

· 1 H lên vẽ

Hoạt động cá nhân, lớp
· H quan sát các hình trang 8 SGK và làm việc với phiếu học tập.

1. Hneâu

Lấy vào

2. Tên cơ quan thực hiện QT trao đổi chất

3.Thải ra

Thức ăn

Nước

Tiêu hoá

Phân 

Khí oâ-xi

Hô hấp

Khí caùc-boâ-níc

Bài tiết nước tiểu

Nước tiểu

Da 

Mồ hôi

· Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và cơ quan thực hiện quá trình đó là:

+ Trao đổi khí: Do cơ quan hô hấp thực hiện: lấy khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc

+ Trao đổi thức ăn: Do cơ quan tiêu hoá thực hiện: lấy nước và thức ăn có chứa các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể, thải chất cặn bã ( phân)

+ Bài tiết: Do cơ quan bài tiết nước tiểu (thải ra nước tiểu)và da thực hiện(thải ra mồ hôi)

· Nhờ cơ quan tuần hoàn mà máu đem các chất dinh dưỡng (hấp thụ được từ cơ quan tiêu hóa) và ô-xi ( hấp thụ được từ phổi) tới tất cả các cơ quan của cơ thể và đem thải các chất thải, chất độc từ các cơ quan của cơ thể đến các cơ quan bài tiết để thải chúng ra ngoài và đem khí các-bô-níc đến phổi để thải ra ngoài.

Hoạt động cá nhân, nhóm lớp

· H tự bổ sung vào sơ đồ các từ: chất dinh dưỡng, ô-xi, khí các-bô-níc, ô-xi và các chất dinh dưỡng,  khí các-bô-níc  và các chất thải vào sơ đồ.
· Hai H quay lại kiểm tra chéo. Sau đó, lần lượt nói với nhau về mối quan hệ giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
· H kiểm tra và trao đổi

· Đại diện 2 dãy lên bảng thi đua

· H nêu

· H nêu

· Nhờ có cơ quan tuần hoàn.

· … thì sự trao đổi chất sẽ ngừng và cơ thể sẽ chết.




RÚT KINH NGHIỆM:

HĐ 4 Cho học sinh thi đua kể tên chất bột đường. HS nắm tốt nội dung bài học

                                       Thứ  tư  ngày  29 tháng  9 năm  2021 
Tập đọc 

TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH. 
  Hs tự HTL ở nhà (cv3969)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1.Kiến thức : 

+ Đọc đúng toàn bài.

    + Hiểu nghĩa 1 số từ ngữ: độ trì, độ lượng, đa tình, đa mang, vàng cơn nắng trắng cơn mưa, nhận mặt.


+ Nắm được nội dung ý nghĩa của bài thơ: Tác giả yêu thích truyện cổ của đất nước vì truyện cổ đề cao tình thương người, lòng nhân hậu, truyền cổ để lại những bài học quý báo của cha ông.

       2. Năng lực:
      * NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề 
       và sáng tạo

      * NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ đúng chỗ ở các dấu câu, phù hợp với âm điệu, vần nhịp của bài thơ lục bát. NL thẩm mỹ đọc hay bài thơ
    3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Giáo dục HS tình thong

     người, lòng nhân hậu

    4.Tích hợp: : HS yêu thích truyện cổ Việt Nam.
      * KỸ NĂNG SỐNG : CV( 3969)

    - An toàn sử dụng thiết bị điện

    - Kĩ năng sử dụng intrenet

   - Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

   - Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

  II.CHUẨN BỊ:

  1. GV:  Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19 - SGK (phóng to) 

  2.HS: SGK,vở

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’

10’

10’

8’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt).
· GV yêu cầu 3 H đọc bài và trả lời câu hỏi.


Sau khi học xong 2 bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”, em nhớ nhất những hình ảnh nào về Dế Mèn? Vì sao?

· GV nhận xét _ ghi điểm.

3. Giới thiệu bài : 

    Giới thiệu tranh minh họa.

    Hôm nay, ta học bài thơ “Truyện cổ nước mình” . Với bài thơ này, các em sẽ hiểu vì sao tác giả rất yêu những truyện cổ được lưu truyền từ bao đời nay của đất nước ta, của cha ông ta.

( GV ghi tựa.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Luyện đọc.

· MT: Đọc đúng và hiểu nghĩa từ khó, từ mới trong bài
· PP :Thực hành, giảng giải.

· Yêu cầu 1 H đọc cả bài.

· Chia 5 đoạn:

+

Đoạn 1: “Tôi yêu … độ trì”

+ 

Đoạn 2: “Mang theo … nghiên soi”

+

Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha của mình.

+  Đoạn 4: Tiếp theo đến chẳng ra việc gì?

+   Đoạn 5: Phần còn lại.

· Luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ, sửa lỗi phát âm, giọng đọc.

+

Tìm hiểu nghĩa từ khó.

+

GV giải thích thêm:

-
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa: ý trong bài đã có biết bao đổi thay diễn ra từ xưa đến nay.

-
Nhận mặt: nhận ra bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp của ông cha.

· GV nhận xét cách đọc 1 số em.

· GV đọc diễn cảm toàn bài 1 lần.

· Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.

· MT: Hiểu nghĩa câu chuyện
· PP: Thảo luận, đàm thoại

· KNS: HS yêu thích truyện cổ Việt Nam.
· GV chia 4 nhóm, giao việc và thời gian thảo luận.

· Đọc thầm cả bài thơ và trả lời câu hỏi.

+

Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?

+

Những truyện cổ nào được nhắc đến trong bài thơ? Nêu ý nghĩa của những truyện đó.

· GV nhận xét _ chốt: Truyện cổ đề cao tình thương người, lòng nhân hậu và để lại những bài học quý  báo của cha ông.

+   Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người VN ta.

+  Đọc thầm 2 câu cuối bài và nêu ý nghĩa của 2 câu thơ đó?

· GV chốt: Qua những câu chuyện cổ, cha ông dạy con cháu cần sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ.

· Hoạt động 3: Đọc diễn cảm + Học thuộc lòng.

· MT: Giọng đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện
· PP: Thực hành, giảng giải.
· GV  hướng dẫn cách đọc: giọng đọc thong thả, trầm tĩnh, sâu lắng, ngắt giọng các câu thơ cần đa dạng, phù hợp với nội dung từng câu.
· GV nhận xét.
· Tổ chức cho học H đọc nối tiếp nhau thuộc lòng từng câu thơ mà mình thích.
· Hoạt động 4: Củng cố
· Thi đua đọc diễn cảm.

· Đọc thuộc những câu thơ mình thích.

· Liên hệ: chúng ta cần sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ như lời dạy của cha ông ta.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Luyện đọc thuộc bài thơ.

· Chuẩn bị: Thư thăm bạn.

· Nhận xét tiết học.
	    Hát 

· H đọc bài và trả lời câu hỏi.

+
Khi vừa nghe xong câu chuyện của Nhà Trò, Dế Mèn nổi cơn thịnh nộ, xòe cả hai càng.

+
Dế Mèn hỏi bọn nhện một cách trịnh thượng, rồi ra oai bằng cú đạp phanh phách.

+
Dế Mèn thét lớn để hỏi tội bọn Nhện, ra lệnh vòng vây, đốt văn tự.

+
… Vì thể hiện khí phách hiên ngang, lòng hào hiệp, nhân ái của Dế Mèn.

· H nhận xét.

· H quan sát.

· H nghe

Hoạt động lớp.

· 1 H đọc + lớp đọc thầm.

· H đánh dấu vào SGK.

· H tiếp nối nhau đọc từng đoạn (2, 3 lượt)

+

Luyện đọc lại những từ phát âm sai nhiều: tuyệt vời, sâu xa, thiết tha, chân trời.

+

H đọc thầm chú giải và nêu nghĩa của những từ: độ trì, độ lượng, đa tình, đa mang.

· H nghe và nhắc lại.

· H tiếp nối nhau đọc từng đoạn (theo cặp).

· 2 H đọc lại cả bài.

Hoạt động nhóm.

· H thảo luận _ Trình bày.

· Lớp nhận xét _ bổ sung.

+
Vì truyện cổ của dân tộc rất nhân hậu, ý nghĩa rất sâu xa.

+
Vì truyện giúp ta nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang …

+
Truyền cho đời sau nhiều lời răn day quý báu của cha ông.

+
Tấm Cám: Tấm nhân hậu có cuộc sống hạnh phúc. Mẹ con Cám độc ác sẽ bị trừng phạt.

+
Đẽo cây giữa đường: Khuyên con người phải có chủ kiến riêng của mình.

· Nhiều H nói: Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc, Sọ Dừa, Trầu Cau, Thạch Sanh …

· Truyện cổ chính là những lời dạy của cha ông đối với đời sau.

Hoạt động cá nhân, lớp.

· 5 H đọc nối từng đoạn.

· H vạch nhịp ở bài thơ.


Tôi yêu truyện cổ nước tôi//
Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa//

Thương người/ rồi mới thương ta//
Yêu nhau/ dù mấy cách xa/ cũng tìm//


……

· Nhiều H luyện đọc.

· H học thuộc lòng những câu thơ mình thích.

· 2 H đọc.

· 1 vài H đọc.




RÚT KINH NGHIỆM:

HĐ 4 Chia lớp hai đội thi đua đọc diễn càm. HS đọc tốt và cảm thụ tốt nội dung và ý nghĩa của bài thơ:
Toán

HÀNG và LỚP. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : Nhận biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm ; lớp nghìn gồm 3 hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

· Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng, theo lớp.

· Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng, từng lớp.

     2. Năng lực:
     * NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn 
     đề và sáng tạo

     * NL đặc thù: Năng lực rèn kĩ năng xác định vị trí và giá trị của từng chữ số theo hàng, theo lớp., NL tư duy lập luận toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học, NL mô hình hóa toán học
 3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. HS tính đúng, chính xác, 
      khoa học.
4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

 II.CHUẨN BỊ:
     1. GV: Bảng phụ

     2.HS:  SGk, bút

    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

30’
12’
14’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Luyện tập. 
· GV đọc số cho học sinh viết vào bảng con:


Bảy mươi năm nghìn hai trăm mười sáu.


Tám trăm  linh hai nghìn bảy trăm hai mươi lăm.


Sáu trăm nghìn.

3. Giới thiệu bài :


Tiếp tục củng cố cách đọc và viết số có sáu chữ số, qua bài “Hàng và lớp”

4.  Phát triển các hoạt động:


· Hoạt động 1 : Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn.

· MT: Giúp H nhận biết được lớp đơn vị, lớp nghìn.
· PP : Đàm thoại, giảng giải.

· GV: Nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?

· GV giới thiệu: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm tạo thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn tạo thành lớp nghìn.

· GV đưa bảng phụ đã kẻ sẵn cho H nêu lại.

· GV viết số 321 vào cột “số” trong bảng phụ, H lên bảng viết từng chữ số vào cột ghi hàng.

· GV cho H tiến hành tương tự đối với các số 654000 và 654321.

· GV lưu ý: Khi viết các chữ số vào cột ghi hàng nên viết theo các hàng từ nhỏ đến lớn. Để đọc và viết số rõ ràng nên viết sao cho khoảng cách giữa hai lớp hơi rộng ra.

· Hoạt động 2: Luyện tập.

· MT: Giúp H luyện tập thực hành và xác định giá trị, vị trí của từng chữ số theo hàng, theo lớp.
· PP: Thực hành, luyện tập 


Bài 1: 


GV kẻ săn bảng bài 1 lên bảng phụ, hướng dẫn H làm câu đầu.


Bài 2: Đọc số và cho biết chữ số 3 thuộc hàng nào, lớp nào.

a)

b) GV cho H đọc.



Bài 3:

· GV hướng dẫn H câu a : Chỉ tay vào chữ số 2, xác định hàng và lớp : Chữ số 2 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị nên giá trị là 200.

· Hoạt động 3: Củng cố.

· MT: Giúp H khắc sâu và củng cố kiến thức vừa học. 

· Lớp đơn vị gồm mấy hàng?

· Lớp nghìn gồm mấy hàng?

· 1 dãy đọc số, dãy còn lại viết số và ngược lại.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Dặn dò: BT 3, 4, 5/ 12.

· Chuẩn bị: So sánh các số có nhiều chữ số.

· Nhận xét tiết học.
	    Hát 

· H viết vào bảng con.


75216


802725


600000
Hoạt động lớp.

· H nêu: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

· 4 H nhắc lại: Lớp đơn vị gồm có ba hàng: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm ; Lớp nghìn gồm 3 hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

· Chữ số 1 viết ở hàng đơn vị, chữ số 2 viết ở hàng chục, chữ số 3 viết ở hàng trăm.

· Cho H viết: 654321

Hoạt động cá nhân, lớp.

· H làm các phần còn lại, lên bảng sửa.


Trong số 46307, chữ số 3 ở hàng trăm, lớp đơn vị.


Trong số 56032, chữ số 3 ở hàng chục, lớp đơn vị.


Trong số 123517, chữ số 3 ở hàng nghìn, lớp nghìn.


Trong số 305804, chữ số 3 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn.


Trong số 960783, chữ số 3 ở hàng đơn vị, lớp đơn vị.

· 1 H đọc số

· 1 H đọc giá trị số 7

· H tự làm các phần còn lại.

· Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

· Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

· H nhận xét.




RÚT KINH NGHIỆM:

· HS làm bài: 1; 2( Làm 3 số đầu); 3/ Trang 11; 12.

· Giảm tải : Bài 2( Bỏ bài 3 số sau) ; 4; 5 / Trang 11; 12.
· HS xác định được các hàng và các lớp trong một số

Tập làm văn

KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : Giúp H biết hành động của nhân vật thể hiện tính cách nhân vật.

 Dưới sự hướng dẫn của GV, H tự rút ra được các kết luận cần thiết được đóng khung trong phần Ghi nhớ: 


+ Chọn kể những hành động tiêu biểu của nhân vật.


+ Hành động xảy ra trước thì kể trước, xảy ra sau thì kể sau.


_
Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để nêu các hành động của nhân vật trong những tình huống cụ thể.

   2. Năng lực: 

     *NL chung: NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết các
 vấn đề

    *NL đặc thù: NL ngôn ngữ, NL thẩm mỹ, NL khoa học

   3. Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
     4. Tích hợp:  
     * KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
       -An toàn sử dụng thiết bị điện

      -Kĩ năng sử dụng intrenet

     - Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

     - Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

   II.CHUẨN BỊ:
   1. GV: Bảng phụ viết sẵn 

	Hành động của cậu bé
	Ý nghĩa của hành động 

	Giờ làm bài: ………
	…………………………

	Giờ trả bài: …………
	………………………….

	Lúc ra về: …………..
	.........................................


  2.HS: SGK, Sách Truyện đọc 4

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 
	G
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   32’
   10’

5’

   17’

4’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : 

· Thế nào là kể chuyện?

· Hãy nói về nhân vật trong truyện?

· GV nhận xét

3. Giới thiệu bài :


Ở các bài học trước, các em đã làm quen với 2 bài dạy làm văn Kể chuyện: Thế nào là kể chuyện? Nhân vật trong truyện. Hôm nay, các em sẽ học tiếp Tập làm văn Kể lại hành động của nhân vật để hiểu: Khi kể về hành động của nhân vật, ta cần chú ý những gì?

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Phần nhận xét

· MT: Biết hành động nhân vật, thể hiện tính cách nhân vật.
· PP : Đàm thoại, giảng giải.

a)
Đọc truyện Bài văn không điểm

· Chú ý đọc phân biệt rõ lời thoại của các nhân vật, đọc diễn cảm – giọng buồn – chi tiết gây bất ngờ, xúc động: “Thưa cô, con không có ba”.

· GV đọc diễn cảm bài văn.

b)
Trao đổi, thảo luận nhóm, làm bài tập.

· GV nhận xét bài làm của H.

· GV phân lớp thành 4 – 5 nhóm; phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy khổ to đã ghi sẵn các câu hỏi cần thực hiện.

· GV lưu ý H : chỉ viết câu trả lời vắn tắt.

· GV cử một tổ trọng tài gồm 3 H khá, giỏi. Trọng tài tính điểm bài làm của mỗi nhóm theo 3 tiêu chí sau:

+
Lời giải: đúng / sai

+
Thời gian làm bài: nhanh / chậm

+
Cách trình bày của đại diện mỗi nhóm: hay / dở

· GV khẳng định từng câu trả lời đúng. Sau mỗi câu, dẫn dắt H đến nội dung kiến thức cần ghi nhớ.

· Đại diện cho các nhóm có thể diễn giải cụ thể hơn.

· GV  có thể ghi thêm bình luận.

· GV cần lưu ý hành động xảy ra trước thì kể trước, hành động xảy ra sau thì kể sau

· Hoạt động 2: Phần ghi nhớ

· MT: Nắm nội dung kiến thức bài.
· PP: Giảng giải. 

· GV dùng bảng phụ đã ghi sẵn nội dung Ghi nhớ để giải thích, nhấn mạnh những nội dung này. VD: Với nội dung 1 – Chọn kể những hành động tiêu biểu của nhân vật, GV có thể nói thêm: cậu bé có thể có nhiều hành động khác nữa nhưng người kể chỉ chọn kể những hành động tiêu biểu, nói lên tính cách đáng yêu của cậu: trung thực, thương yêu cha, trân trọng tình cảm với người cha đã hy sinh.

· Hoạt động 3: Phần luyện tập

· MT: Nắm hành động nhân vật và tính cách của nhân vật qua hành động.
· PP: Thực hành, luyện tập

· KNS :  HS tự tin trước đám đông

· GV giúp H hiểu đúng 2 yêu cầu của bài.


+
Điền đúng tên Chim Sẻ và Chim Chích vào chỗ trống.


+
Sắp xếp lại các hành động đã cho thành một câu chuyện.


+
Kể lại câu chuyện đó theo dàn ý đã được sắp xếp lại hợp lí.

· GV nhận xét.

· Hoạt động 4: Củng cố
· GV nhận xét tiết học. Biểu dương những H học tốt, nhận xét cách làm việc của tổ trọng tài.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Yêu cầu H về nhà học thuộc nội dung phần Ghi nhớ, làm lại bài tập phần Luyện tập vào vở.

· Chuẩn bị:Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
	    Hát 

· Kể chuyện là kể lại một hoặt một chuỗi sự việc liên quan đến một hay một số nhân vật. Mỗi câu chuyện phải nói lên được một điều có ý nghĩa.

· Nhân vật có thể là người, con vật, đồ vật. Hành động, lời nói và ý nghĩ  của nhân vật nói lên tính cách của nhân vật.

Hoạt động lớp, nhóm.

· 2 H khá, giỏi tiếp nối nhau đọc 2 lần toàn bài.

· Cả lớp đọc thầm bài văn.

· H đọc yêu cầu của từng bài tập.

· 1 H đọc to, các H khác đọc thầm.

· 1 H giỏi lên bảng thực hiện một ý của bài tập. VD, bài tập 2: Ghi lại vắn tắt hành động của cậu bé bị điểm không ( Giờ làm bài: nộp giấy trắng.)

· Làm việc theo nhóm

· Mỗi nhóm cử 1 thư kí có khả năng viết chữ nhanh, rõ để ghi lại ý kiến của nhóm.

· Các nhóm trình bày kết quả giải bài tập.

· Học sinh các nhóm thi làm bài đúng, nhanh. Nhóm nào xong, cử 2 H dán nhanh giấy lên bảng bằng băng dính.

· Đại diện mỗi nhóm đứng bên bài của nhóm mình trả lời từng câu hỏi (để câu văn tóm tắt trở thành lời trình bày hoàn chỉnh).

· Sau khi mỗi nhóm trình bày, tổ trọng tài trao đổi, cử 1 đại diện đánh giá trước lớp kết quả làm bài của nhóm, tính điểm (chỉ rõ chỗ đúng / sai , hay / dở). Khi các nhóm đã trình bày xong, tổ trọng tài cử đại diện công bố kết quả cuộc thi. Trước khi  cho điểm, có thể hỏi ý kiến của lớp. H trong lớp có thể tranh luận với trọng tài.


Câu hỏi 2:

+ 
Ý 1: Ghi vắn tắt hành động của cậu bé:

-  Giờ làm bài: nộp giấy trắng.

-  Giờ trả bài: im lặng, mãi mới nói.

-  Lúc ra về: khóc khi bạn hỏi.


+
Ý 2: Mỗi hành động của cậu bé đều nói lên tình yêu với cha, tính cách trung thực của cậu.


Câu hỏi 3:
· Thứ tự kể các hành động: a – b – c.

Hoạt động lớp.
· 2, 3 H tiếp nối nhau đọc nội dung phần Ghi nhớ.

Hoạt động cá nhân.

· 1 H đọc toàn văn yêu cầu của bài

· Cả lớp đọc thầm lại.

· H trao đổi nhóm thực hiện yêu cầu BT trong VBT.

· Đại diện các nhóm trình bày, sau đó kể lại câu chuyện theo dàn ý.

· Thứ tự đúng của bài là: 1 – 5 – 2 – 4 – 7 – 3 – 6 – 8 – 9 

1.
Một hôm, Chim Sẻ được bà gửi cho một hộp hạt kê.

5.
Chim Sẻ không muốn chia cho Chim Chích cùng ăn.

2.
Thế là hằng ngày, Chim Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.

4.
Khi ăn hết, Chim Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi.

7.
Gió đưa những hạt kê còn sót trong hộp bay xa.

3.
Chim Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.

6.
Chim Chích bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình.

8.
Chim Chích vui vẻ đưa cho Chim Sẻ một nửa.

9.
Chim Sẻ ngượng nghịu nhận quà của Chim Chích và tự nhủ: “Chim Chích đã cho mình một bài học quý về tình bạn”.

· Lớp nhận xét




RÚT KINH NGHIỆM:
Các trình tự phương pháp diễn ra phù hợp. Hs vận dụng ñược kiến thức đã học để nêu các hành động của nhân vật trong những tình huống cụ thể
Lịch sử

LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ. (tt)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ.

        - Xác định được 4 hướng chính (Bắc, Nam, Đông,Tây) trên bản đồ theo quy ước thông thường. Tìm được 1 số đối tượng địa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ.

 2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; Giao tiếp và hợp tác phát hiện và làm

     rõ vấn đề để chiếm lĩnh kiến thức.

* NL đặc thù: NL nhận thức khoa học lịch sử, tìm hiểu lịch sử, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

3. Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ

4.Tích hợp:GDQP-AN:Giới thiệu bản đồ hành chính VN và khẳng định 2 quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa là của Việt Nam

* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II.CHUẨN BỊ:

1.GV: Bản đồ hành chính, lược đồ

2. HS: SGK, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   30’

   10’

  16’

   4’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Bản đồ.

· Bản đồ là gì?

· Bản đồ thể hiện gì?

· Vẽ 1 số ký hiệu sông, núi…

· GV nhận xét cho điểm

3. Giới thiệu bài : 


Cách sử dụng bản đồ.

4. Phát triển các hoạt động :

· Hoạt động 1 : Cách sử dụng bản đồ.

· MT: Biết cách sử dụng bản đồ.
· PP : Quan sát, vấn đáp.

· KNS; HS biết đọc các thông tin trên bản đồ.
· GV treo lược đồ H. 1(SGK).

· Cho biết tên bản đồ?

· Chỉ đường biên giới VN và các nước xung quanh và giải thích vì sao em biết?

· Hãy nêu cách sử dụng bản đồ?

→ GV chốt lại: muốn sử dụng bản đồ cần dựa vào 3 bước:

+ Đọc tên…

+ Xem bảng chú giải…

+ Tìm đối tượng địa lí…

· Hoạt động 2: Thực hành.

· MT: H đọc được các ký hiệu trên bản đồ.
· PP: Thực hành, thảo luận nhóm, vấn đáp, quan sát.

· KNS; HS biết đọc các thông tin trên bản đồ.
Bài a: 

· GV treo lược đồ giống trong SGK.

· Hãy xác định các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên lược đồ.

· Hoàn thành bảng sau.

Đối tượng lịch sử

Kí hiệu thể hiện

. . . . . . . . . . . . . .

Quân ta tấn công

. . . . . . . . . . . . . .
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     Bài b:
· GV treo bảng đồ VN.

· Hãy đọc tỉ lệ bản đồ?

· Hoàn thành bản sau.

Đối tượng địa lí

Kí hiệu thể hiện

. . . . . . . . . . . . . . 

Sông

Thủ đô
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Hãy chỉ đường biên giới quốc gia VN trên bản đồ.

· Hãy kể tên các nước láng giềng và biển, đảo, quần đảo của VN.

· Hãy kể tên 1 số con sông được thể hiện trên bản đồ.

· GV chốt ý.

→ Ghi nhớ.

· Hoạt động 3: Củng cố.

· 
Chỉ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

· Chỉ trên bản đồ tên thành phố nơi em ở.

· Chỉ tên thành phố mà em thích.

5 Tổng kết – Dặn dò:

· Chuẩn bị: Nước Văn Lang.

· Nhận xét
	    Hát 

· Là hình vẽ thu nhỏ bề mặt mặt trái đất hay 1 bộ phận của bề mặt trái đất.

· …vị trí, hình dạng, sự phân bố của các sự vật, hiện tượng địa lí trên trái đất.

· H vẽ.

Hoạt động lớp.
· H quan sát

· Bản đồ VN.

· H lên chỉ (5 em), dựa vào chú giải.

· H nêu theo SGK: đọc tên, xem bảng chú giải…, tìm đối tượng ĐL 

Hoạt động cá nhân.
· H quan sát.

· H chỉ trên lược đồ.

· H điền bảng.

Đối tượng lịch sử

Đối tượng thể  hiện

Quân ta mai phục

Quân ta tấn công

Địch tháo chạy
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· 
H quan sát.

· H : 1: 9000000.

· H làm

Đối tượng địa lí

Kí hiệu thể hiện

Biên giới quốc gia

Sông 

Thủ đô
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· H chỉ bản đồ.

· Các nước láng giềng của VN: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia…

· Biển: Biển Đông.

· Quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa.

· Đảo: Đảo Cát Bà, Đảo Phú Quốc.

· Sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai…

· H đọc ghi nhớ.

· H chỉ.




RÚT KINH NGHIỆM:

 HĐ 3 Cho học sinh thi đua chỉ các hướng trên bản đồ. HS xác định được 4 hướng chính (Bắc, Nam, Ñoâng,Taây) trên bản đồ
    Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021
Luyện từ và câu
DẤU HAI CHẤM. 

    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1.Kiến thức : Biết được tác dụng của dấu hai chấm trong câu : Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; NL giao tiếp và hợp tác,NL phát hiện và làm rõ vấn đề và  hợp tác chiếm lĩnh kiến thức qua đó biết  dùng dấu hai chấm khi viết bài văn, bài thơ.

      * NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học 

  3.Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ
  4. Tích hợp:  
  * KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

  * KNS : HS nhận biết tác dụng dấu hai chấm và biết đặt câu có dấu hai chấm.
  * HCM: Bác Hồ là tấm gương cao đẹp trọn đời phấn đấu , hi sinh vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân
II.CHUẨN BỊ:

1.GV: Bảng phụ 

2. HS: Vở BT, bút, ..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

31’
12’

3’

14’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : MRVT: Nhân hậu – đoàn kết.
· Kiểm tra 2 H làm lại BT1 và BT4 ở tiết LTVC trước.

· Yêu cầu 1 H đọc lại BT1.

· Yêu cầu 1 H đọc lại BT4.

· GV nhận xét phần KTBC.

3. Giới thiệu bài :

    Trong chữ viết chúng ta co nhiều dấu câu (Tất cả 10 dấu). Bài học hôm nay sẽ cho các em biết tác dụng và cách dùng dấu 2 chấm.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Hình thành kiến thức mới.

· MT: Hình thành kiến thức mới.
· PP : Đàm thoại - Giảng giải

·  KNS : HS nhận biết tác dụng dấu hai chấm 
· HCM: Bác Hồ là tấm gương cao đẹp trọn đời phấn đấu , hi sinh vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân
   - GV gọi 3 H : Đọc phần nhận xét (mỗi em 1 ý).

· Cả lớp đọc thầm lại cả 3 ý.

· Đọc cho cả lớp nghe câu a.

· Câu văn này do ai viết?

· Nội dung câu văn này là gì?

· Câu văn này do ai nói?

· Câu văn được viết như thế nào?

· Vậy tác dụng của dấu hai chấm trong câu văn này ra sao?

· Trong câu văn này dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu nào?

· GV chốt : Trong câu a, dấu hai chấm báo hiệu phần sau là lời nói của Bác Hồ.Trong trường hợp này dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép.

· GV lưu ý : Sau dấu hai chấm là lời nói được viết trong dấu ngoặc kép.

· Mời một bạn đọc câu b.

· Câu văn này được trích ở bài văn nào?

· Đây là câu nói của nhân vật nào?

· Câu này được viết như thế nào?

· Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu văn này?

· Ở câu văn này dấu hai chấn được dùng phối hợp với dấu nào?

· GV chốt : Trong câu b, dấu hai chấm báo hiệu câu sau là lời nói của dế mèn, trong trường hợp này dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng. 

· GV lưu ý và chuyển ý : Qua hai ví dụ trên, ta thấy : dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu hai chấm hay dấu gạch đầu dòng.

· Dấu hai chấm ngoài tác dụng báo hiệu phần sau là lời nói của nhân vật  thì dấu hai chấm còn tác dụng gì, chúng ta tìm hiểu ở ví dụ 3.

· Đọc câu văn c.

· Đoạn thơ trên được trích ở bài thơ nào?

· Nội dung đoạn thơ nói lên điều gì?

· Nêu những điều lạ mà bà lão nhìn thấy khi về nhà

· Những điều lạ ấy được viết như thế nào?

· Vậy tác dụng dấu hai chấm trong câu c này như thế nào?

· GV chốt : Vậy dấu hai chấm  ở câu c có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước.

· Hoạt động 2: Phần ghi nhớ.

· MT: Rút ra nội dung ghi nhớ của bài.
· PP: Đàm thoại.

· Nêu lại những tác dụng của dấu 2 chấm.

· GV chốt lại tác dụng của dấu 2 chấm.

· Nêu ghi nhớ của bài.

· GV chuyển ý qua phần luyện tập.

· Hoạt động 3: Luyện tập.
· MT: Luyện tập.
· PP: Luyện tập, thực hành.
·  KNS : HS nhận biết tác dụng dấu hai chấm và biết đặt câu có dấu hai chấm.

Bài tập 1:
· Yêu cầu H đọc đề BT1.

· GV nhận xét, chốt ý.

Bài tập 2:
· Yêu cầu H đọc đề BT2.

· GV lưu ý H.

+  Để báo hiệu lời nói của nhân vật, có thể dùng dấu 2 chấm phối hợp với dấu ngoặc kép, hoặc dấu gạch đầu dòng.

(nếu là lời đối thoại).

+  Trường hợp cần giải thích thì chỉ dùng dấu 2 chấm.

· GV nhận xét, tuyên dương.
· Hoạt động 4: Củng cố.
· MT: Luyện tập.
· PP: Luyện tập, thực hành.

· Dấu hai chấm khác dấu chấm ở chỗ nào?

· GV chuẩn bị sẵn bảng con có ghi : 

Dấu

Dùng ở đâu

Tác dụng

· GV tổ chức cho HS 2 dãy thi theo hình thức chuyền điện ( Để hoàn thành bảng.

· GV nhận xét, tuyên dương.
5.  Tổng kết – Dặn dò:

· Về nhà tìm trong các bài tập đọc 3 trường hợp dùng dấu hai chấm và giải thích tác dụng của cách dùng nó.

· Chuẩn bị : Từ đơn – từ phức.

· Nhận xét tiết dạy.
	    Hát tập thể

· 1 H đọc đề làm lại miệng BT1.

· 1 H đọc và làm lại miệng BT4.

· Lớp nhận xét, bổ sung.

Hoạt động lớp, cá nhân

· H lắng nghe.

· H đọc thầm tòan đọan văn yêu cầu của bài.
· 1 H đọc

· Do đồng chí Trường Chinh viết.

· Đây là câu nói của Bác Hồ về sự ham muốn đất nước được độc, tự do.

· … do Bác Hồ nói .

· Viết sau dấu hai chấm và trong ngoặc kép.

· Dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu phần sau là lời của Bác Hồ.

· … dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép.

· 1 H nhắc lại.

· 1 H đọc.

· … được trích trong bài tập đọc: Dế Mèn bênh vực bạn yếu.

· … câu nói của nhân vật Dế Mèn.

· … Viết sau dấu hai chấm và sau dấu gạch ngang đầu dòng.

· Dấu hai chấm báo hiệu câu sau là lời nói của Dế Mèn.

· … dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng.

· 3, 4 H nhắc lại phần GV chốt.

· 2 H nhắc lại.

· 1 H đọc, lớp lắng nghe.

· Bài thơ: Nàng tiên Ốc.

· … Những điều lạ mà bà lão nhận thấy khi về nhà.

· Những điều lạ là: 


Sân nhà sao sạch quá


Đàn lợn đã được ăn  


Cơm nước nấu tinh tươm


Vườn rau tươi sạch cơ

· … được viết sau dấu hai chấm.

· Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đi sau là lời giải thích rõ những điều lạ mà bà lão nhận thấy khi về nhà.

· 2 H nhắc lại.

Hoạt động lớp, cá nhân.

· 2, 3 H nêu miệng.

· Lớp nhận xét, bổ sung.

· H đọc nội dung ghi nhớ trong SGK.

Hoạt động lớp, cá nhân.

· 2 H tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 ( mỗi em đọc 1 ý).
· H đọc thầm đoạn văn, trao đổi về tác dụng của của dấu hai chấm trong các câu văn.

+ Câu a:

· Dấu hai chấm thứ nhất có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật “tôi”
· Dấu hai chấm thứ hai báo hiệu phần sau là câu hỏi của cô giáo.

+ Câu b: Dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước. Phần đi sau làm rõ những cảnh tuyệt đẹp của đất nước là những cảnh gì.

· 1 H đọc đề BT2, cả lớp đọc thầm.

· H cả lớp thực hành viết đoạn văn vào VBT.

· Một số H đọc đoạn viết trước lớp, giải thích tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi trường hợp.

· Ví dụ:

“Bà già rón rén đến chỗ chum nước, thò tay vào chum, cầm vỏ ốc lên và đập vỡ tan.

Nghe tiếng động, nàng tiên giật mình, quay lại. Nàng chạy vội đến chum nước nhưng không kịp nữa rồi: vỏ ốc đã vỡ tan. Bà lão ôm lấy nàng tiên, dịu dàng bảo:

· Con hãy ở lại đây với mẹ!

Từ đó hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau. Họ thương yêu nhau như hai mẹ con.”

· Dấu hai chấm thứ nhất có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước không kịp nữa rồi: vỏ ốc đã vỡ tan
· Dấu hai chấm thứ hai báo hiệu bộ phận đứng sau là lời bà lão nói với nàng tiên.
Hoạt động lớp, cá nhân.

· Thi đua hai dãy

· Dấu chấm dùng ở cuối câu và để kết thúc câu.

· Dấu hai chấm dùng ở giữa câu và không kết thúc câu mà có những tác dụng khác như: Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước hoặc báo hiệu lời nói của nhân vật.
· 2 dãy thi đua, mội dãy 3 H hoàn thành bảng.

· Lớp cổ vũ

Dấu

Dùng ở đâu

Tác dụng

Dấu chấm

Dùng ở cuối câu

Kết thúc câu

Dấu hai chấm

Dùng ở giữa câu

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật hoặc lời giải thích.

· Lớp nhận xét, vỗ tay.




RÚT KINH NGHIỆM: Còn một số ít HS viết đoạn văn sử dụng dấu hai chấm đặt chứa đúng vị trí trong câu
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chũ số.

  2. Năng lực:
* NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

* NL đặc thù: Năng lực tính toán củng cố cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm các số. NL tư duy lập luận toán học xác định số lớn nhất, bé nhất có 3 chữ số, số lớn nhất, bé nhất có sáu chữ soá.NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học, NL mô hình hóa toán học
3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, 
4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II. CHUẨN BỊ:

   1.GV: Phiếu học tập,SGK

   2. HS: SGK, vở,...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’
12’

16’

4’

1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Hàng và lớp
· Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm tạo thành lớp gì?

· Lớp nghìn gồm những hàng gì?

· GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài :

    
Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số qua bài “So sánh các số có nhiều chữ số”.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Nhận biết dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số.

· MT: Giúp H nhận biết dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số.
· PP : Đàm thoại, giảng giải.

· GV cho H thảo luận nhóm đôi.


So sánh 99578 và 100000


So sánh giữa 693251 và 693500.

( GV hướng dẫn: 


+ Giữa 99578 và 100000 thì căn cứ vào số chữ số của hai số đó. Số 99578 có năm chữ số, số 100000 có sáu chữ số; 5 < 6 Vậy 999578 < 100000


+ Giữa 693251 và 693500 có cùng số chữ số thì ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng hàng từ trái sang phải.


2 < 5 Vậy 693251 < 683500 hay

           683500 > 693251

· Như vậy khi so sánh 2 số có cùng số chữ số, bao giờ cũng bắt đầu từ cặp chữ số đầu tiên ở bên trái, nếu chữ số nào lớn hơn thì số tương ứng sẽ lớn hon, nếu chúng bằng nhau thì ta so sánh đến cặp chữ số ở hàng tiếp theo…

· Hoạt động 2: Luyện tập

· MT: Giúp H củng cố cách tìm SBN, SLN trong 1 nhóm các số.
· PP: Thực hành, luyện tập


Bài 1: Điền dấu > , < , = .

· GV cho H nhắc lại cách so sánh các số có nhiều chữ số.


Bài 2:


Đọc số lớn nhất.

· Lưu ý H đọc kĩ yêu cầu đề.


Bài 3: Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

· Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

· Hoạt động 3: Củng cố

· MT: Giúp H củng cố và khắc sâu kiến thức vừa học.
· Nêu căn cứ để so sánh STN ?

· Cho ví dụ về các cặp số và so sánh?

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· BTVN: 4/ 13

· Chuẩn bị: Triệu và lớp triệu

· Nhận xét tiết học.
	    Hát 

· Lớp đơn vị.

· Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

· H sửa bảng bài 4, 5/ 12.

Hoạt động lớp.

· H thảo luận và trình bày.

· H nêu lại nhân xét.

· H nêu lại nhân xét

Hoạt động cá nhân.
· H làm vở, sửa bảng.

· H làm, sửa miệng.


902011

· 2467; 28092; 932018; 943567
· H neâu




RÚT KINH NGHIỆM: HS so sánh được những số trong dãy số

· HS làm bài: 1; 2 ;3 / Trang 13.

· Giảm tải: 4 / Trang 13.

Địa lí

DÃY HOÀNG LIÊN SƠN. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : Biết được vị trí, đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn .


- Chỉ được trên lược đồ và bản đồ vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn. 

      - Biết mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng.

 2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; NL giao tiếp và hợp tác,NL phát hiện và làm rõ vấn đề và  hợp tác chiếm lĩnh kiến thức.

      * NL đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, NL khoa học, NL công nghệ 

 3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, yêu nước tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam.

4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

* KNS: HS biết vị trí núi HLS trên bản đồ và lược đồ.
II.CHUẨN BỊ:
- GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

             - Tranh, ảnh về dãy Hoàng Liên Sơn

- HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

4’

1’

  34’

   12’

8’

  10’

4’

1’
	2. Khởi động :

3. Bài cũ: Làm quen với bản đồ

· GV treo bản đồ Việt Nam

· Cho biết tên bản đồ?

· Chỉ đường biên giới VN và các nước xung quanh và giải thích vì sao em biết?

· Hãy nêu cách sử dụng bản đồ?

· Chỉ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

· Chỉ trên bản đồ tên thành phố nơi em ở.

· GV nhận xét
4. Giới thiệu bài :

“Dãy núi Hoàng Liên Sơn.”    

5. Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Giới thiệu dãy núi Hoàng Liên Sơn. 
( MT: H biết Hoàng Liên Sơn-dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam.
· PP :Quan sát, vấn đáp.

· KNS: HS biết vị trí núi HLS trên bản đồ và lược đồ.
· GV treo bản đồ tự nhiên Việt Nam và chỉ dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ.

· GV yêu cầu HS mở SGK, tìm vị trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở H1 và TLCH ( GV treo câu hỏi- H đọc)

· GV hỏi:

· Kể những dãy núi chính ở phía Bắc của nước ta, trong những dãy núi đó dãy núi nào dài nhất?

· Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của Sông Hồng và Sông Đà?

· Dãy Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu kilômet ? Rộng bao nhiêu kilômet ?

· Đỉnh , sườn núi và thung lũng ở đây như thế nào ?

· Hoạt động 2: Giới thiệu đỉnh Phan-xi-păng.

( MT: Mô tả đỉnh Phan-xi-păng.

( PP: Thảo luận, quan sát.

· GV giao việc

· Tại sao đỉnh Phan-xi-păng được gọi là “Nóc nhà” của Tổ quốc ?

      GV giảng: Nóc là nơi cao nhất của ngôi nhà ( Vì là đỉnh núi cao nhất nước ta nên gọi là “ Nóc nhà Tổ quốc”.

· Nêu đặc điểm đỉnh Phan-xi-păng?

( GV chốt

· Hoạt động 3: Khí hậu ở vùng núi Hoàng Liên Sơn.

( MT: Biết khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm.

( PP: Vấn đáp. 

· Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào ?

· Từ độ cao 2000m – 2500m khí hậu như thế nào?

· Thế từ 2500m trở lên khí hậu ra sao?

( GV chốt.

· Hoạt động 4: Củng cố

( MT: Khắc sâu kiến thức.

( PP: Thi đua.

· Nêu đặc điểm, vị trí, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn?

4.  Tổng kết – Dặn dò :

· Chuẩn bị: “Một số dân tộc ở vùng núi này.
	    Hát 

· H chỉ bản đồ và nêu

Hoạt động nhóm đôi

· H quan sát, theo dõi.

· H thảo luận nhóm đôi

· Đại diện nhóm trả lời.

· Dãy Hoàng Liên Sơn 

· Nằm giữa Sông Hồng và Sông Đà.

· Dài 180 km, rộng 30 km

· Đỉnh sắc nhọn, sườn núi dốc, thung lũng hẹp và sâu.

         Hoạt động nhóm

· H thảo luận nhóm 4 và trình bày

· Vì nó là đỉnh núi cao nhất nước ta.

· Đỉnh nhọn, sắc, mây mù bao phủ quanh năm.

· H nhắc lại
Hoạt động lớp

· Khí hậu lạnh quanh năm nhất là vào những tháng mùa đông, có khi có tuyết rơi.

· Thường mưa nhiều, rất lạnh. Mùa đông ban đêm nhiệt độ xuống dưới 0oC , nước đóng băng trên cành cây.

· Khí hậu lạnh hơn, gió thổi ào ào. Trên các đỉnh núi, mây,sương mù hầu như bao phủ quanh năm.

· H nhắc lại

· 2 dãy thi đua nêu.




RÚT KINH NGHIỆM:

HĐ 4 Học sinh thi đua nêu đăc điểm dãy Hoàng Liên Sơn.
HS yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam.

Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021
Tập làm văn
TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT 

TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức : H hiểu:

      Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình của nhân vật, nhất là các nhân vật chính, làcần thiết để thể hiện tính cách nhânvật.

 - Bước đều biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngoại hình nhân vật của một truyện vừa đọc. Đồng thời dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật và ý nghĩa của truyện khi đọc truyện, tìm hiểu truyện.

 2 .Năng lực: 

   *NL chung: NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết các 

     vấn đề

    *NL đặc thù: NL ngôn ngữ, NL thẩm mỹ, NL khoa học
  3. Phẩm chất:  HS có lòng nhân ái yêu thương mọi người., chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Cách ăn mặc,lời nói ( trang phục, giao tiếp)

    * KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin . Tư duy sáng tạo.
    II.CHUẨN BỊ:
   - GV: bảng phụ

         - HS: Vở BT, SGK

     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   32’
   10’

5’

   14’

3’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : Kể lại hành động của nhân vật
· Đọc lại ghi nhớ?

· Trong các bài học trước, em đã biết tính cách của nhân vật thường biểu hiện qua phương tiện nào?

· Nhận xét- đánh giá

3. Giới thiệu bài :

    Ở con người, hình dáng bên ngoài thường thống nhất với tính cách, phẩm chất bên trong. Vì vậy, trong bài văn kể chuyện, việc miêu tả hình dáng bên ngoài của nhân vật có tác dụng góp phần bộc lộ tính cách. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu và làm quen với việc miêu tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Phần nhận xét.

· MT: Biết nêu tính cách nhân vật qua ngoại hình.
· PP : Đàm thoại, giảng giải, thực hành.

· KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin . Tư duy sáng tạo.
· H tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài 

· Từng H ghi vắn tắt ra nháp lời giải của câu 1

·  Suy nghĩ để trao đổi với các bạn về câu 2.


· Hoạt động 2: Phần ghi nhớ.

· MT: Nắm vững nội dung bài.
· PP: Giảng giải. 

· Đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK.

· Hoạt động 3: Phần luyện tập.

· MT: Nhận diện hình dáng, tính cách nhân vật.
· PP: Thảo luận, thực hành, luyện tập

· KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin . Tư duy sáng tạo.

Bài tập 1: 
· GV gạch dưới những từ ngữ miêu tả ngoại hình chú bé liên lạc trong đoạn văn đã chép trên bảng phụ: gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo trễ xuống tận đùi, quần ngắn tới gần đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch.
· Những chi tiết miêu tả đó nói lên điều gì về chú bé?

Bài tập 2:

· Đọc yêu cầu của bài tập.
· Đọc lại truyện thơ Nàng tiên Ốc.
· H trao đổi, đi tới kết luận.
· GV yêu cầu các em kể một đoạn, kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên, không nhất thiết phải kể toàn truyện.
· GV nhận xét 
· Hoạt động 4: Củng cố

· Muốn tả ngoại hình của nhân vật, cần chú ý tả những gì?

· GV nói thêm với các em: khi tả chỉ nên chú ý tả những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu. Tả hết tất cả mọi đặc điểm dễ làm bài viết dài dòng, nhàm chán, không đặc sắc.

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· GV nhận xét tiết học.

· Yêu cầu H ghi nhớ những nội dung đã học.

· Chuẩn bị: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.
	    Hát 

· 2 H nêu.

· Qua hình dáng, hành động , lời nói và ý nghĩ của nhân vật.

· H nghe

Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm.

· H thứ nhất đọc đoạn văn 

· H thứ hai đọc các yêu cầu 1 và 2.

· Cả lớp đọc thầm yêu cầu của bài.

Câu 1: Chị Nhà Trò có những đặc điểm ngoại hình như sau:

· Sức vóc: gầy yếu bự những phấn  như mới lột.

· Thân mình: bé nhỏ.

· Cánh: mỏng như cánh bướm non; ngắn chùn chùn; rất yếu, chưa quen mở.

· Trang phục: mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng.

Câu 2: Ngoại hình của chị Nhà Trò thể hiện tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, đáng thương, dễ bị ăn hiếp, bắt nạt của chị.

Hoạt động lớp

· 3, 4 H đọc 

· Cả lớp đọc thầm lại. 

Hoạt động cá nhân, nhóm.

· 1 H đọc toàn văn yêu cầu của bài tập. 
· Cả lớp đọc thầm yêu cầu của bài, dùng bút chì gạch dưới từ ngữ tả hình dáng nhân vật
· H trao đổi.

· Cách ăn mặc của chú bé cho thấy chú là con của một gia đình nông dân nghèo, quen chịu đựng vất vả. Bắp chân luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch cho biết chú rất nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, gan dạ. Túi áo trễ xuống do đựng vật nặng thể hiện tính hiếu động, ngây thơ.

· 1 H đọc
· 1 H đọc
· Khi kể lại truyện Nàng tiên Ốc bằng văn xuôi, nên chọn tả ngoại hình của nhân vật nàng tiên và bà lão. Vì nàng tiên Ốc là nhân vật chính. Tả hình dáng của nàng góp phần quan trong thể hiện tính cách dịu dàng, nết na, lòng biết ơn của nàng với bà lão nhân hậu, biết thương từ con ốc thương đi. Cần tả cả ngoại hình của bà lão để làm nổi bật sự vất vả, tần tảo nhưng tấm lòng rất phúc hậu, nhân từ của bà.

· 2, 3 H thi kể
· Cả lớp nhận xét cách kể của các bạn có đúng với yêu cầu của bài không.
+ H có thể tả ngoại hình nhân vật nàng tiên ở chi tiết bà lão rình xem.

 + H có thể tả ngoại hình của bà cụ ở đầu truyện như sau:

Xưa có một bà lão nhà rất nghèo, không có con cái để nương tựa. Hằng ngày bà phải mò cua bắt ốc để kiếm ăn.


Bà lão tuổi đã cao, nhưng vẫn còn khoẻ. Khuôn mặt bà nhăn nheo nhưng đôi mắt sáng lên vẻ tinh tường và đôn hậu. Mái tóc bà trắng mềm như cước. Bà thường mặc bộ áo nâu đã bạc màu. Một hôm ra đồng, bà lão bắt được một con ốc xanh …

· Cần chú ý tả hình dáng, vóc người, khuôn mặt, đầu tóc, quần áo, trang phục, cử chỉ …


RÚT KINH NGHIỆM:
Các trình tự diễn ra phù hợp. HS biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngoại hình nhân vật của một truyện đã học
Toán
TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức : Giúp HS hiểu biết về hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu.

-Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.

-Củng cố thêm về lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu.

  2. Năng lực:
* NL chung: NL Tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

* NL đặc thù: Năng lực tính toán có kĩ năng nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu., NL tư duy lập luận toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học, NL mô hình hóa toán học
3. Phẩm chất : Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm  tính chính xác, khoa học.

4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

II.CHUẨN BỊ:

- GV:  Bảng phụ

 - HS: Vở BT, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1’

4’

1’

32’
15’

14’


	1.  Khởi động :

2. Bài cũ : So sánh các số có nhiều chữ số
· GV viết số 653720.

· Yêu cầu nêu rõ từng chữ số thuộc hàng nào, lớp nào.

· Lớp đơn vị gồm những hàng nào?

· Lớp nghìn gồm những hàng nào?

3.   Giới thiệu bài :

· Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 1 lớp lớn hơn lớp nghìn.

( Ghi bảng tựa bài” Triệu và lớp triệu”.

4.   Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Giới thiệu Triệu và lớp triệu.
· MT: Giúp H biết về triệu và lớp triệu gồm có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu.

· PP:Trực quan, đàm thoại, giảng giải.

· GV gọi HS lên bảng lớp. GV đọc, HS viết số.

· GV yêu cầu HS viết số mười trăm nghìn.

· GV chỉ vào số “1000000” và nói “số này gọi là 1 triệu”.

· Số 1000000 có tất cả mấy chữ số ?

· Có bao nhiêu chữ số 0 ?

· GV ghi bảng và hỏi :

          10 nghìn          = ?

          10 chục nghìn = ?

          10 trăm nghìn = ? 

· Mấy đơn vị ở hàng thấp bằng 1 đơn vị ở hàng cao liền trước nó ?

· Vậy, 1 triệu là mấy trăm nghìn ?

· Gọi H đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

· GV nói và ghi : ( H nhắc lại

10 triệu còn gọi là 1 chục triệu .

· Em viết như thế nào ? (gọi HS lên bảng viết )

· Số 10000000 gồm bao nhiêu chữ số?

· Trong đó có mấy chữ số 0 ?

· Đếm thêm từ 1 chục triệu đến 10 chục triệu.

· GV nêu và ghi :

     10 chục triệu còn gọi là 1 trăm triệu

· Hãy viết số 1 trăm triệu .

· Số 100000000 gồm bao nhiêu chữ số ? có bao nhiêu chữ số 0 ?

· Hãy nêu các lớp, hàng đã học ?

· Vậy 1 lớp gồm mấy hàng ?

· GV nêu : 1 triệu gồm có 7 chữ số , do đó số 1 viết sang 1 hàng mới gọi là hàng triệu và thuộc 1 lớp mới kế tiếp lớp nghìn gọi là lớp triệu .

· GV nêu : tượng tự lớp nghìn, lớp triệu có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu.Vậy, 1 chục triệu có chữ số 1 ở hàng nào ?1 trăm triệu có chữ số 1 ở hàng nào ?

· GV chốt : lớp triệu có 3 hàng : hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu.

· Hoạt động 2: Thực hành.

· MT : Giúp H thực hành nhận biết thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu. Củng cố thêm về lớp đơn vị, lớp trăm, lớp triệu.
· PP: Thực hành, luyện tập

Bài 1:

· Nêu yêu cầu.

· Tổ chức cho H nêu miệng.

· Có thể mở rộng thêm.

· Đếm thêm 10 triệu từ 10 triệu đến 100 triệu.

· Đếm thêm 100 triệu đến 900 triệu.


Bài 2:

· Viết số thích hợp vào chỗ chấm cho H đọc 2 bài mẫu.

· Dòng trên là đọc số dòng dưới là viết số. Tùy từng trường hợp thiếu phần nào thì bổ sung phần đó.

· Tổ chức sửa bài theo hình thức trò chơi “Tìm bạn”.

· Nhận xét tuyên dương.


Bài 3:

· Nêu yêu cầu bài tập.

· GV hướng dẫn làm bài mẫu.

· Mười lăm nghìn.

· Tương tự các bạn còn lại H lên bảng làm dưới hình thức thi tiếp sức.

· Nhận xét tuyên dương.


Bài 4: Viết theo mẫu.

· Cho H phân tích mẫu.

· Lưu ý H viết số ba trăm mười hai triệu ta viết 312 sau đó thêm 6 chữ số 0.
	    Hát tập thể

· H đọc số.

· H nêu.

· Hàng đơn vị, chục, trăm.

· Hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

· Nhận xét.

          Hoạt động lớp, cá nhân.

· H viết số lần lượt.

1000 , 10000 , 100000 .

· H viết : 1000000

· 7 chữ số .

· H nêu : 6 chữ số 0

· H nêu + GV ghi bảng 

            1 chục nghìn

            1 trăm nghìn

            1 triệu.

· 10 đơn vị ở hàng thấp bằng 1 đơn vị ở hàng cao liền trước nó .

· H nêu : 1 triệu là 10 trăm nghìn.

· H đếm từ 1 triệu ( 10 triệu

· H nhắc lại .

· H lên bảng viết số 10 triệu như sau : 10000000

· H nêu : 8 chữ số .

· H nêu : 7 chữ số 0 và 1 chữ số 1

· H đếm .

· H nhắc lại .

· 1 em lên bảng viết số 100000000

· 9 chữ số trong đó có 1 chữ số 1 và 8 chữ số 0

· H nêu : lớp đơn vị, gồm 3 hàng đơn vị, chục, trăm.

Lớp nghìn gồm 3 hàng : nghìn, chục nghìn, trăm nghìn .

· H nêu : 3 hàng.

· H nhắc lại : Chữ số 1 thuộc hàng triệu, lớp triệu .

· H nêu : hàng chục triệu

                     hàng trăm triệu

· H nhắc lại.

Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân.

· H nêu đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

· H đếm một triệu, hai triệu…mười triệu.

· H đếm mười triệu, hai mươi triệu…một trăm triệu.

· Một trăm triệu, hai trăm triệu, chín trăm triệu.

· H nhận xét.

· 1 chục triệu        2 chục triệu

10000000           20000000

· H làm bài vào vở.

· Mỗi dãy 5 H tham gia ghép phần đọc số và phần viết số.

· Nhận xét.

· Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0.

· 1 H lên ghi số 15000.

· Có 5 chữ số trong đó có 3 chữ số 0.

· 1 H lên bảng ghi, đọc, viết số đó đếm chữ số 0.

·  H khác lên làm tiếp. Thi đua theo 2 đội.

· Nhận xét.

· H đọc và phân tích.

· H làm tiếp các phần còn lại.



	Đọc số
	Viết số
	Lớp triệu
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	
	Trăm triệu
	Chục triệu
	Triệu
	Trăm nghìn
	Chục nghìn
	Nghìn
	Nghìn
	Chục
	Đơn vị

	Ba trăm mươi hai triệu

Hai trăm ba mươi sáu triệu

Bảy trăm linh tám triệu.

Năm trăm triệu


	 312000000
 236000000

 708000000

 500000000
	3
2

7

5
	1

3

0

0
	2

6

8

0
	0
0

0

0
	0
0

0

0
	0
0

0

0
	0
0

0

0
	0
0

0

0
	0
0

0

0

	4’

1’


	· Cho H sửa bài trên bảng kẻ sẵn

· Hoạt động 3: Củng cố.

· Lớp triệu gồm những hàng nào?

· 1 triệu là mấy trăm nghìn? GV giới thiệu về số lượng 1 triệu để H hình dung.

· H thi đua nêu lại các hàng, các lớp đã học.

5.   Tổng kết – Dặn dò:


· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị: Triệu và lớp triệu (tt)
	· H lên bảng điền.


RÚT KINH NGHIỆM: HS nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu và làm bài tốt

· HS làm bài: 1 ; 2 ; 3( cột 2 ) / Trang 13.

· Giảm tải bài: 3( Cột 1) ; 4 / Trang 12 ; 13.
Khoa học

CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN.

VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐƯỜNG BỘT. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  1.Kiến thức : Sau bài học, H biết:

· Sắp xếp các thức ăn hằng ngàyvào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật.

· Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó.

   2. Năng lực

* NL chung: Tự chủ và tự học trong học tập; NL giao tiếp và hợp tác,NL phát hiện và làm rõ vấn đề và  hợp tác chiếm lĩnh kiến thức.

      * NL đặc thù: Năng lực khoa học nói tên và vai trò của những thức ăn chứa chất bột đường. Nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường, năng lực thể chất 
   3. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ thích tìm hiểu khoa học , trung thực, yêu nước
 4. Tích hợp:  
* KỸ NĂNG SỐNG :( CV 3969)
- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

* MT( BP) : Mối quan hệ giữa con người với MT : Con người cần đến không khí , thức ăn, nước uống từ MT.
II.CHUẨN BỊ:

- GV:  Các hình minh hoạ SGK trang 10, 11 (phóng to nếu có điều kiện).

- HS: Một số thức ăn, đồ uống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	   1’

   4’

   1’

   30’

10’

  8’

   9’

3’

   1’
	1. Khởi động :

2. Bài cũ : “Trao đổi chất ở người” (tt)
· Kể tên những biểu hiệ bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thức hiện quá trình đó?

· Hãy nêu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người?

· Nhận xét- đánh giá

3. Giới thiệu bài :

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài: “Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất đường bột”.

4.  Phát triển các hoạt động


· Hoạt động 1 : Tập phân loại thức ăn.

· MT: HS biết sắp xếp các thức ăn vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc thực vật và phân loại thức ăn.
· PP :Thảo luận,đàm thoại, giảng giải.

· Yêu cầu H mở SGK và cùng thảo luận nhóm đôi trả lời 3 câu hỏi trong SGK/ 10?

· Tiếp theo, H quan sát các hình trong trang 10 và cùng hoàn thành bảng sau:

· Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

( Ngoài ra trong nhiều loạithức ăn còn chứa chất xơ và nước.

· Giảng: Một loại thức ăn có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy nó có thể được xếp vào nhiều nhóm thức ăn khác nhau.

Ví dụ: Trứng chứa nhiều đạm, chất khoáng( can-xi, phốt-pho, sắt, kẽm, I-ốt ); lòng đỏ trứng chứa nhiều vi-ta-min ( A, D, nhóm B )

· Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của chất đường bột.

· MT: Nói tên và vai trò của những thức ăn chứa nhiều chất bột đường.
· PP: Trực quan, đàm thoại, giảng giải. 

· Nêu tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình ở trang 11 SGK và tìm hiểu vai trò của chất bột đường?

* GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

· Nêu tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình ở trang 11 SGK

· Kể tên các thức ăn chứa chất đường bột mà em ăn hàng ngày?

· Kể tên những thức ăn chứa chất đường bột mà em thích?

· Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường?

· Giảng: Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.  Chất bột đường có nhiều ở gạo, ngô, bột mì, một số loại củ như khoai, sắn, củ đậu. Đường ăn cũng thuộc loại này.

· Hoạt động 3: Xá định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường.
· MT: Nhận ra nguồn gốc của những nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

· PP: Luyện tập, giảng giải. 
MT( BP) : Mối quan hệ giữa con người với MT : Con người cần đến không khí , thức ăn, nước uống từ MT.
· GV phát phiếu học tập:

* Phiếu học tập
Thứ tự

Tên thức ăn chứa nhiều

chất bột đường

Từ loại cây nào?

1

    Gạo

2

Ngô

3

Bánh quy

4

   Bánh mì 

5

Mì sợi

6

Chuối 

7

Bún

8

Khoai lang 

9

Khoai tây

· Các thức ăn chứa nhiều chất bột đườngđều có nguồn gốc từ đâu?

· Hoạt động 3: Củng cố
· Nêu tên một số thức ăn có chứa nhiều chất đường bột?

· Những thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ đâu?

5.  Tổng kết – Dặn dò :

· Học ghi nhớ.

· Chuẩn bị: Vai trò của chất đạm và chất béo.
	    Hát 

· H nêu.

Hoạt động nhóm đôi, lớp.

· H nói với nhau về tên các thức ăn , đồ uống mà bản thân các em thường dùng hằng ngày.

· H làm phiếu 

Tên thức ăên

   Nguồn 

gốc

, nước uống

Thực vật

  Động vật

Rau cải

Đậu cô ve

Bí đao

Lạc 

Thịt gà

Sữa 

Nước cam

Cá  

Cơm 

Thịt lợn

Tôm

· Phân loại theo nguồn gốc, đó là thức ăn động vật hay thực vật.

· Phân loại theo lượng các chất dinh dưỡng được chứa nhiều hay ít trong thức ăn đó. Theo cách này có thể chia thức ăn thành 4 nhóm:

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng.

Hoạt động nhóm đôi, lớp.

· HS thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe.

· Làm việc cả lớp

· Gạo, bánh mì, mì sợi, ngô, cháo, bánh quy, khoai tây rán, củ khoai tây, khoai lang, chuối.

· H nêu

· H nêu

· Chất đườngbột là nguồn gốc chủ yếu cung cấp năng lượng cho cơ thể

Hoạt động cá nhân, lớp

· H làm việc trên phiếu

Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất bột đường:

   Từ loại cây nào?

Cây lúa

Cây ngô

Cây lúa mì

Cây lúa mì 

Cây lúa mì

Cây chuối 

Cây lúa 

Cây khoai lang 

Cây khoai tây 

· Một số H trìnhbày kết quả.

· H khác bổ sung.

· … từ thực vật.

· H nêu

· H nêu


RÚT KINH NGHIỆM: HĐ3 Học sinh thi đua nêu tên một số thức ăn có chứa nhiều chất đường bột 
- HS nói tên và vai trò của những thức ăn chứa chất bột đường. Nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường .
Sinh hoạt lớp
TUẦN 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .

- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .

- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .

II. CHUẨN BỊ :

- Kế hoạch tuần 3.

- Báo cáo tuần 2 .

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

   1. Khởi động : (1’)  Hát .

   2. Báo cáo công tác tuần qua : (10’)  

- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .

- Lớp trưởng tổng kết chung .

- Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến .

   3. Triển khai công tác tuần tới : (20’)  

- Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các Đại hội .

- Tham dự Đại hội Liên Đội .

- Tich cực đọc và làm theo báo Đội .

- Nuôi heo đất lập quỹ Chi Đội .

   4. Sinh hoạt tập thể : (5’)

- Tiếp tục tập bài hát mới : Rạng ngời trang sử Đội ta .

- Chơi trò chơi : Tìm bạn thân .

   5. Tổng kết : (1’)

- Hát kết thúc .

- Chuẩn bị : Tuần 3 .

- Nhận xét tiết .
	Ngày     tháng  10  năm 2021
KHỐI TRƯỞNG

Trần Thị Hằng

	Ngày     tháng  10  năm 2021
P. HIỆU TRƯỞNG

             Lê Thị Ngọc Ánh
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